ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 9
Câu 1:

a, Thế nào là di truyền và biến dị.
b, Liên hệ với bản thân mình có những đặc điểm nào là di truyền và biến dị.
*Đáp án: 
a. -Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.

-Biến dị là con sinh ra khác bố mẹ và khác về nhiều chi tiết.
b, Tự liên hệ với bản thân mình có những đặc điểm nào  là di truyền và biến dị.
Câu 2:  

Trình bày nội dung của quy luật phân ly và quy luật phân ly độc lập của Men Đen
*Đáp án: 
- Nội dung quy luật phân li: 

Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như  ở P thuần chủng.
- Nội dung quy luật phân li độc lập: 

Các cặp nhân tố di truyền đã phân ly độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.
Câu 3:

 Làm thế nào để xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội.

* Đáp án: 

Muốn xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội ta tiến hành lai phân tích:
- Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

- Nếu kết quả phép lai đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp(AA)

- Nếu kết quả phép lai phân tích theo tỉ lệ 1:1 thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp(Aa)

Câu 4:

Trình bày các bước giải bài tập lai 1, 2 cặp tính trạng

* Đáp án: 

* Dạng 1: Biết kiểu hình của P     ->     xác định tỉ lệ kiểu hình, kiểu gen của F1 và F2

  - Cách giải: + Bước 1: Quy ước gen



 + Bước 2: Xác định kiểu gen của P



 + Bước 3: Viết sơ đồ lai

  - Ví dụ: Cho đậu thân cao lai với đậu thân thấp, F1 thu được toàn đậu thân cao, cho biết F1 tự thụ phấn. Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình F1 & F2, biết rằng tính trạng chiều cao do một gen quy định.

* Dạng 2: Biết số lượng hoặc tỉ lệ kiểu hình ở đời con  -> xác định kiểu gen, kiểu hình của P.

  - Cách giải: + Căn cứ vào tỉ lệ kiểu hình ở đời con



 F: (3:1)
  P: Aa  x  Aa



 F: (1:1)
  P: Aa  x  aa



 F: (1:2:1) 
   P: Aa  x  Aa(tréi không hµon toàn)

2. Lai hai cặp tính trạng.

  * Giải bài tập trắc nghiệm khách quan

* Dạng 1: Biết kiểu gen, kiểu hình của P    ->    xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1(F2)
  - Cách giải: Căn cứ vào từng cặp tính trạng(theo các quy luật di truyền) tích tỉ lệ của các cặp tính trạng ở F1 & F2


(3:1)(3:1) = 9:3:3:1



(3:1)(1:1) = 3:3:1:1



(3:1)(1:2:1) = 6:3:3:1:2:1

  * Dạng 2: Biết số lượng hay tỉ lệ kiểu hình ở đời con             xác định kiểu gen của P

  -  Căn cứ vào tỉ lệ kiểu hình ở đời con   ->      kiểu gen của P


F2:  9:3:3:1 = (3:1)(3:1)        ->     F2 dị hợp về 2 cặp gen      ->     P(t/c) về 2 cặp gen


F2:  3:3:1:1 = (3:1)(1:1)        ->      P: AaBb x Aabb


F2:  1:1:1:1 = (1:1)(1:)         ->      P: AaBb x aabb hoặc Aabb x aabb

Câu 5:

Trình bày những diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân  và giảm phân

* Đáp án: 

-Những diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân  

	Các kì
	Những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể

	Kì đầu
	- Thoi phân bào được hình thành nối liền hai cực của tế bào.

- NST bắt đầu đóng xoắn và  co ngắn, có hình thái rõ rệt

- Các NST kép dính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động

- Màng nhân và nhân con tiêu biến

	Kì giữa
	- Các NST kép đóng xoắn cực đại

- Các NST kép xép thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

	Kì sau
	-Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về hai cực

	Kì cuối
	-Các NST đơn dãn xoắn dài ra ở dạng sợi mảnh dần thành chất nhiễm sắc 


-Những diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân

	
	Những diển biến cơ bản cua NST ở các kì

	Các kì
	Lần phân bào I
	Lần phân bào II

	Kì đầu
	- Các NST xoắn, co lại

- Các cặp NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp và có thể bắt chéo, sau đó tách rời nhau

-Màng nhân và nhân con biến mất

-Thoi phân bào hình thành đính với  tâm động của  các NST
	- NST co lại cho thấy số lượng NST kép trong bộ đơn bội

-Màng nhân và nhân con biến mất

-Thoi phân bào hình thành đính với  tâm động của  các NST . Mỗi NSTkép gắn với một sợi của thoi phân bào

	Kì giữa
	- Các cặp NST tương đồng tập trung và xếp song song thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
	-NST kép xếp thành 1 hàng ở măth phẳng xích đạo của thoi phân bào

	Kì sau
	- Cặp NST kép tương đồng phân li độc lập với nhau về 2 cực của TB
	- Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của TB

	Kì cuối
	- Các NST dần dần dãn xoắn.Màng nhânvà nhân con dần xuất hiện.

- Thoi vô sắc tiêu biến

-Tế bào chất phân chia thắt lại (hình thành )vách ngăn, chia tế bào mẹ  thành 2 TB con

- Các NST kép nằm gọn trong 2 nhân mới được tạo thành với số lượng là đơn bội ( n NST kép)
	-Các NST đơn dãn xoắn ,dài ra ở dạng sợi mảnh 

- Thoi phân bào (Thoi vô sắc) tan dần và biến mất

- Màng nhân và nhân con hình thành trở lại

- Tế bào chất phân chia hình thành vách ngăn(Thắt lại (Động vật))chia tế bào mẹ thành hai tế bào con

- Các NST đơn nằm gon trong nhân mới tạo thành với số lượng là đơn bội


Câu 6:
Nêu những điểm giống nhau và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân?

   * Đáp án: 
- Giống nhau: 

+ Đều là sự phân bào có sự thành lập thoi vô sắc . Nhân phân chia trước, tế bào chất phân chia sau.

  + Hoạt động các bào quan, diễn biến các giai đoạn tương tự nhau: NST đống xoắn, trung thể tách đôi, thoi phân bào hình thành, màng nhân tan biến, NST tập trung và di chuyển về 2 cực TB, sau đó màng nhân tái lập , NST tháo xoắn và tế bào chất phân chia.

 - Khác nhau:

	Nguyên phân
	Giảm phân

	- Xảy ra ở TB sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai

- Gồm  1 lần phân bào gồm 5 kì, với một lần NST  tự nhân đôi 

- Không xảy ra tiếp hợp.

- Chỉ có 1 lần NST  tập trung ở mặt phẳng xích đạo 
	- Xảy ra ở TB sinh dục vào thời kì chín.

- Gồm 2 lần phân bào liên tiếp  với một lần NST  tự nhân đôi. Lần phân bào lần một là phân bào giảm phân , lần 2 là nguyên phân.

- Có xảy ra tiếp hợp.

- Chỉ có 2 lần NST  tập trung ở mặt phẳng xích đạo 




Câu 7:

1* Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của quá trình nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau:

	a, 4
	b, 8
	c, 16
	d, 32


2* Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II.Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây ?

	a, 2
	b, 4
	c, 8
	d, 16


* Đáp án: 
1- 

2- 
Câu 8:

Nêu những điểm khác nhau và giống nhau cơ bản của 2 quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái.
* Đáp án: 

* Giống nhau:

- Các TB mầm (noãn nguyên bào, tinh nguyên bào) đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần.

- Noãn bào bậc I và tinh bào bậc I đều thực hiện giảm phân để  tạo ra giao tử.

* Khác nhau:

	P/s giao tử đực 
	P/s giao tử cái 

	- Noãn bào bậc I qua giảm phân I cho thể cực thứ nhất(kích thứơc nhỏ) và noãn bào bậc II (kích thước lớn)

- Noãn bào bậc 2 qua giảm phân 2 cho thể cực thứ 2 (kt nhỏ) và 1 TB trứng(kt lớn)

* Kết quả: Mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 3 thể cực và 1 TB trứng.chỉ có tế bào trứng tham gia thụ tinh 
	- Tinh bào bậc 1 qua giảm phân 1 cho 2 tinh bào bậc 2

- Mỗi tinh bào bậc 2 qua giảm phân 2 cho 2 tinh tử, các tinh tử phát sinh thành tinh trùng

- Từ tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 4 tinh tử phát sinh thành 4 tinh trùng.các tinh trùng này đều tham gia thụ tinh 


Câu 9:

a, Cơ chế xác định giới tính ở người.

b, Tại sao trong cấu trúc dân số tỷ lệ Nam - Nữ xấp xỉ là 1:1

* Đáp án: 

a, - Cơ chế : sự (tự nhân đôi), phân li và tổ hợp của các cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh  

b, Do sự phân ly của cặp NST XY trong phát sinh giao tử tạo ra 2 

loại tinh trùng mang nhiễm sắc thể X v à Y có số lượng ngang nhau.Qua thụ tinh 2 loại tinh trùng này kết hợp với trứng X tạo ra 2 loại tổ hợp XX v à XY với số lượng ngang nhau, do đó tỉ l ệ Nam-N ữ xấp xỉ là 1: 1
   Câu 10:

Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:





- A - T - G - X - T - A - G - T - X -

 a, Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó.

b, Hãy viết đoạn ARN được tổng hợp từ đoạn gen trên
* Đáp án: 

a,Mạch gốc:             - A - T - G - X - T - A - G - T - X -                (1)

  Mạch bổ xung :    -  T - A - X- G - A - T - X - A - G-                 (2)            
b, Đoạn ARN được tổng hợp từ mạch (1) của đoạn gen trên
   (1)               - A - T - G - X - T - A - G - T - X -

ARN             -U - A- X - G - A - U - X - A - G -
Đoạn ARN được tổng hợp từ mạch (2) của đoạn gen trên

   (2)               -  T - A - X- G - A - T - X - A - G-            

ARN            -  A - U - G -X - U - A - G - U - X -
